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rong suốt cuộc đời hoạt động của 
mình, từ bài giảng đầu tiên trong 

tác phẩm Đường Kách Mệnh (1) đến 
bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và 
việc tu dưỡng đạo đức, coi đạo đức là 
“cái gốc” của người cách mạng. Vấn đề 
đạo đức cách mạng trong tư tưởng của 
Người luôn có sự nhất quán và tính 
logíc cao về tinh thần cách mạng cũng 
như phương pháp tư duy, nhất là 
phương pháp tư duy khoa học, tư duy 
biện chứng của chủ nghĩa Marx-Lenin, 
trên cơ sở truyền thống đạo đức tốt đẹp 
của dân tộc, chắt lọc tinh hoa đạo đức 
của nhân loại, Người còn phát triển và 
sáng tạo những giá trị tư tưởng đạo đức 
mới phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Theo Người, nội hàm khái niệm đạo 
đức cách mạng được hiểu là: “Đạo đức 
cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất 
kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, 
không sợ khổ, đều một lòng một dạ 
phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của 
nhân dân, đều nhằm mục đích xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đạo đức cách 
mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh 
thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân” 
(2, T.10, tr.306). 

Tầm quan trọng của đạo đức bao 
giờ cũng được Người đặt ở vị trí hàng 
đầu. Tư cách của người cách mạng là 

cái cần có trước tiên khi dấn thân vào 
con đường cách mạng vô sản và để đưa 
sự nghiệp cách mạng vô sản đến thắng 
lợi. Người cho rằng, cách mạng muốn 
thắng lợi, cùng với giác ngộ chính trị, 
tăng cường sức mạnh tổ chức, thì phải 
có sức mạnh về đạo đức bằng sự tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức. Ngay từ khi 
Đảng ta chưa ra đời, không phải ngẫu 
nhiên những bài giảng đầu tiên của 
Người cho thế hệ thanh niên yêu nước 
đầu tiên ở nước ta theo con đường cách 
mạng vô sản là những bài giảng về tư 
cách của người cách mạng. Trong trang 
đầu cuốn Đường Kách Mệnh Người đã 
ghi 23 nét tư cách của một người cách 
mạng trong ứng xử với mình, với người, 
với đời, với việc. Đó là những chuẩn 
mùc:(∗) 

“Tự mình phải:  

Cần kiệm.  

Hòa mà không tư.  

Cả quyết sửa lỗi mình.  

Cẩn thận mà không nhút nhát.  

Hay hỏi. 

Nhẫn nại (chịu khó).  

Hay nghiên cứu, xem xét. 

Vị công vong tư.  

                                            

(∗) TS., Nhà xuất bản Khoa học xã hội. 

T 
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Không hiếu danh, không kiêu ngạo. 

Nói thì phải làm.  

Giữ chủ nghĩa cho vững.  

Hy sinh.  

ít lòng ham muốn về vật chất. 

Bí mật.  

Đối với người phải:  

Với từng người thì khoan thứ.  

Với đoàn thể thì nghiêm. 

Có lòng bày vẽ cho người.  

Trực mà không táo bạo.  

Hay xem xét người.  

Làm việc phải:  

Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. 

Quyết đoán.  

Dũng cảm.  

Phục tùng đoàn thể" (tr.22-23). 

Trên cơ sở nhận thức về nền tảng 
của việc hình thành đạo đức mới, vấn 
đề đạo đức cách mạng được Người nhắc 
lại nội dung tương tự khi nói chuyện 
với cán bộ tỉnh Thanh Hóa, năm 1947, 
nhưng cụ thể hơn (2, T.5, tr.54-55), 
gồm 5 điểm: một, Mình đối với mình; 
hai, Đối với đồng chí mình phải thế 
nào?; ba, Đối với công việc phải thế 
nào?; bốn, Đối với nhân dân; và năm, 
Đối với đoàn thể. Với những lời căn dặn 
này cho thấy, Người đã đặt vấn đề đạo 
đức cách mạng một cách rất lôgic và có 
cơ sở khoa học về các quan hệ lợi ích. 
Theo Người, điều quan trọng có ý nghĩa 
quyết định của đạo đức cách mạng 
chính là thái độ đối với dân, đặt người 
dân vào vị trí trung tâm của sự nghiệp 
cách mạng, đặt đoàn thể vào vị trí động 
lực có chức năng phục vụ nhân dân, đặt 
cá nhân người cán bộ vừa phụ thuộc 

vào dân, vừa phụ thuộc vào đoàn thể, 
vừa là đối tượng trong dân, vừa là động 
lực có trách nhiệm với dân. 

Hầu như các nguyên tắc đạo đức 
Người đề ra trước hết cho mình thực 
hiện, sau đó mới để giáo dục người 
khác, có thể nêu ra một số chuẩn mực 
cơ bản về đạo đức cách mạng theo tư 
tưởng của Người, như sau: 

1. Nếu bài học về đạo đức cách 
mạng đầu tiên trong cuốn Đường Kách 
Mệnh, Người chỉ đề ra những nguyên 
lý chung thể hiện mối quan hệ giữa ba 
khía cạnh, phản ánh mối quan hệ đạo 
đức mới, đạo đức cách mạng mà người 
cách mạng cần quán triệt trước tiên, 
đồng thời nêu cao việc tu dưỡng đạo 
đức cách mạng; thì ngay trong phiên 
họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa, Người đã đề ra 
những nguyên tắc về hành vi đạo đức 
cách mạng đối với người có chức, có 
quyền trong Chính phủ từ toàn quốc 
đến các làng, Người đề nghị: “Mở một 
chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân 
dân bằng cách thực hiện: Cần, kiệm, 
liêm, chính” để “làm cho dân tộc chúng 
ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu 
nước, yêu lao động”. 

Người coi cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công, vô tư là phẩm chất đạo đức cơ 
bản nhất của con người mới, đồng thời 
là chuẩn mực cơ bản của nền đạo đức 
mới của dân tộc ta. Đây là phẩm chất 
được Người đề cập đến nhiều nhất, 
thường xuyên nhất với một nội dung 
đạo đức mới rất cách mạng mà vẫn giữ 
được nền tảng của các khái niệm đạo 
đức cũ rất quen thuộc với mọi người. 
Phẩm chất này gắn liền với hoạt động 
hàng ngày của mỗi con người và có 
quan hệ mật thiết với tư tưởng trung 
với nước, hiếu với dân. Trong tư tưởng 



        Thông tin Khoa học xã hội, số 11.2007 18 

của Người “cần” có nghĩa là sự siêng 
năng, chăm chỉ, cố gắng trong lao động 
và học tập; “kiệm” là tiết kiệm, không 
xa xỉ, không hoang phí; “liêm” là trong 
sạch, không tham lam; “chính” là 
không tà, là thẳng thắn, đứng đắn. 
Theo Người, đây là bốn đức của con 
người, thiếu một đức thì không thành 
người, cũng như trời có bốn mùa: Xuân, 
Hạ, Thu, Đông; giống như đất có bốn 
phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Thiếu 
một mùa sẽ không thành trời, thiếu 
một phương sẽ không thành đất. Người 
cũng xem chí công, vô tư là một trong 
những nội dung cơ bản của đạo đức 
cách mạng. Chí công, vô tư về thực chất 
là nối tiếp cần, kiệm, liêm, chính. Cần, 
kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công, 
vô tư và ngược lại. Người có tinh thần 
chí công, vô tư là người ham làm những 
việc ích nước, lợi dân, không ham địa 
vị, công danh, phú quý, không nghĩ đến 
quyền lợi cá nhân. Người cho rằng 
những cán bộ, đảng viên có đầy đủ đức 
tính nêu trên sẽ đứng vững trước mọi 
thử thách, hơn nữa yêu cầu họ phải thể 
hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội, đối với người, với việc và với chính 
mình.  

Người từng nói: “Người đảng viên, 
người cán bộ tốt muốn trở nên người 
cách mạng chân chính, không có gì là 
khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình 
mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì 
Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến 
đến chỗ chí công, vô tư. Mình đã chí 
công, vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ít, 
mà những tính tốt như sau, ngày càng 
thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có 5 
điều: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm” (2, 
T.5, tr.251). Có thể thấy rằng từ các 
khái niệm đạo đức cũ như: nhân, nghĩa, 
trí, dũng, liêm, Người đã đưa vào đây 
nội dung đạo đức mới bằng cách giải 

thích nó theo quan niệm mới, với một 
nội dung hoàn toàn khác, rất cách 
mạng, phản ánh các mối quan hệ một 
cách rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu. Người 
cho rằng, “Đó là đạo đức cách mạng. 
Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ 
cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, 
nó không phải vì danh vọng của cá 
nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, 
của dân tộc, của loài người” (2, T.5, 
tr.253). 

2. Từ nội dung hẹp của các phạm 
trù đạo đức cũ, Người mở rộng, đưa vào 
đây một nội dung rất mới, tiến bộ, cách 
mạng, vượt qua những hạn chế của tư 
tưởng đạo đức truyền thống và nâng 
lên thành tư tưởng đạo đức mới, mà 
tiêu biểu nhất là các khái niệm: trung, 
hiếu, nhân, nghĩa... “Từ trung với vua 
thành trung với nước; từ hiếu với cha 
mẹ mình thành hiếu với dân; từ nhân 
chỉ là nhân ái thành nhân dân, từ cần 
cho riêng mình thành cần cho cả xã 
hội; từ kiệm cho riêng mình thành tiết 
kiệm chung phục vụ cho đất nước; từ 
liêm nghĩa là liêm khiết, không tham 
nhũng, nghĩa là chỉ giữ cho bản thân 
mình trong sạch, Người mở rộng thành 
vấn đề liêm khiết mang tính xã hội; từ 
chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng 
thắn, đúng đắn, Người chuyển sang 
vấn đề thiện, ác; làm việc chính, là 
người thiện; làm việc tà là người ác” (3, 
tr.35). Người nhấn mạnh: “Người cán 
bộ phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ 
đạo đức cách mạng mới là người cán bộ 
cách mạng chân chính. Đạo đức cách 
mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ 
phải trái, giữ vững lập trường. Tận 
trung với nước. Tận hiếu với dân” (2, 
T.7, tr.480). Trung với nước, hiếu với 
dân được coi là nội dung cơ bản nhất, 
bao trùm nhất trong tư tưởng đạo đức 
cách mạng của Người, thể hiện mối 
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quan hệ giữa con người với Tổ quốc và 
nhân dân. Trung với nước là trung 
thành với sự nghiệp dựng nước và giữ 
nước của dân tộc, nước ở đây là nước 
của dân, dân là chủ nhân của đất nước. 
Người cho rằng bao nhiêu quyền hạn 
đều là của dân, bao nhiêu lợi ích đều vì 
dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi 
dân. Xuất phát từ quan niệm như vậy, 
nên hiếu trong tư tưởng của Người 
chính là “Hiếu với dân”. Hiếu với dân 
không chỉ là xem người dân như đối 
tượng dạy dỗ, ban ơn, mà là đối tượng 
phải phục vụ hết lòng. ở Người, lý luận 
luôn gắn chặt với thực tiễn, lời nói luôn 
đi đôi với việc làm. Cuộc đời của Người 
là minh chứng sinh động về tư tưởng 
tận trung với nước, tận hiếu với dân. 

3. Nếu như trung với nước, hiếu với 
dân là phẩm chất của mỗi con người - 
công dân đối với Tổ quốc, đối với nhân 
dân, thì yêu thương con người là trách 
nhiệm của mỗi con người đối với con 
người. Người cho đây là phẩm chất cao 
đẹp nhất của con người. Yêu thương 
con người trước hết là tình cảm dành 
cho những người bị áp bức, bóc lột, 
những người cùng khổ. Yêu thương con 
người còn được thể hiện trong mối quan 
hệ hàng ngày với những người đồng chí 
xung quanh, trong cuộc sống bình 
thường. Phải luôn nghiêm khắc với bản 
thân, nhưng rộng rãi độ lượng với 
người khác. Điều đặc biệt là ở Người, 
yêu thương con người luôn luôn gắn với 
niềm tin vào con người, tin vào lương 
tri, tin vào lòng dũng cảm, tin vào sức 
sáng tạo của họ trong hành trình con 
người tự giải phóng mình, để con người 
làm chủ xã hội, làm chủ bản thân 
mình. 

4. Người đã có sự kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa cá nhân và cộng đồng, 
giữa dân tộc và quốc tế, giữa truyền 

thống và hiện đại, tạo ra trong quan 
niệm về đạo đức cách mạng sự hài hòa 
về các mối quan hệ lợi ích. Theo Người, 
tinh thần quốc tế trong sáng thực chất 
là chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Người cho rằng 
nếu tinh thần yêu nước không chân 
chính, tinh thần quốc tế không trong 
sáng thì có thể dẫn tới tư tưởng dân tộc 
chủ nghĩa, hẹp hòi, sô vanh, biệt lập, 
kỳ thị chủng tộc. Vậy nên cần phải có 
quan hệ mật thiết với quốc tế, thực 
chất đó là mối quan hệ với con người 
trên phạm vi nhân loại, Người từng 
đưa ra mệnh đề “Bốn phương vô sản 
đều là anh em” (2, T.10, tr.195). Từ rất 
sớm, Người đã chủ trương quan hệ với 
các quốc gia dân tộc và các tổ chức trên 
thế giới để thêm bạn, bớt thù. Quan 
điểm dân tộc đã được thổi vào thời đại, 
đã vượt qua biên giới quốc gia, hướng 
tới mục tiêu độc lập, dân chủ, hòa bình, 
hữu nghị và hợp tác. 

Một nội dung quan trọng khác 
trong tư tưởng đạo đức cách mạng của 
Người là vấn đề chống chủ nghĩa cá 
nhân. Hầu hết trong các bài viết hoặc 
bài nói của Người về đạo đức đều lên án 
chủ nghĩa cá nhân một cách quyết liệt. 
Người coi chủ nghĩa cá nhân chẳng 
những trái với đạo đức cách mạng mà 
còn đẻ ra mọi thói hư tật xấu, cản trở 
việc nâng cao đạo đức cách mạng. 
Người cho rằng, “Chủ nghĩa cá nhân là 
việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của 
mình, không quan tâm đến lợi ích 
chung của tập thể “miễn là mình béo, 
mặc thiên hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra mọi 
tính hư, nết xấu như lười biếng, suy bì, 
kiêu căng, kèn cùa, nhút nhát, lãng 
phí, tham ô,… nó là kẻ thù hung ác của 
đạo đức cách mạng, chủ nghĩa xã hội” 
(2, T.10, tr.306). Nhưng khi bàn về việc 
chống chủ nghĩa cá nhân, hơn ai hết, 
Người lại rất quan tâm đến lợi ích của 
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mỗi cá nhân con người. Theo Người 
“Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân 
không phải là dày xéo lên lợi ích cá 
nhân”… “nếu những lợi ích cá nhân đó 
không trái với lợi ích tập thể thì không 
phải là xấu” (2, T.9, tr.291). Chống chủ 
nghĩa cá nhân và quan tâm đến lợi ích 
chính đáng của mỗi con người là hai 
việc hoàn toàn khác nhau. Và lưu ý 
rằng, chống chủ nghĩa cá nhân phải đi 
đôi với việc chăm sóc đến lợi ích con 
người vốn là một nội dung quan trọng 
của đạo đức cách mạng. 

Cần nhấn mạnh là tuy có những 
cách định nghĩa khác nhau về nội hàm 
các khái niệm đạo đức cách mạng, 
nhưng nhìn chung ở Người đều có sự 
nhất quán về tinh thần cách mạng và 
phương pháp tư duy. Từ các khái niệm, 
phạm trù của các tư tưởng đạo đức đã 
có từ trước như: nhân, nghĩa, trí, dũng, 
liêm, đến cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư; từ trung, hiếu, đến thiện, 
ác... bao giờ Người cũng có cách giải 
thích riêng về những chuẩn mực đạo 
đức phù hợp dễ hiểu, dễ chấp nhận với 
từng đối tượng, với mọi tầng lớp nhân 
dân: trí thức, quân đội, công an, công 
nhân, nông dân, phụ nữ, phụ lão, các 
cháu thiếu niên và nhi đồng... Đề cao 
đạo đức mới, Người đã thể hiện một 
tầm nhìn xa trông rộng về nhân cách 
con người. Những phẩm chất mà Người 
nêu ra là nhằm hướng con người tới cái 
thiện, cái tốt, cái cao cả, đồng thời ngăn 
chặn, khắc phục những biểu hiện thoái 
hóa, biến chất có thể xảy ra, đặc biệt là 
chống khuynh hướng lạm dụng quyền 
lực để tham nhũng, lãng phí. Ngay cả 

trước khi qua đời, việc đầu tiên được đề 
cập đến trong Di chúc để lại cho toàn 
Đảng, toàn dân là nói về Đảng, việc 
đầu tiên khi đề cập đến Đảng là đạo 
đức, Người viết: “Đảng ta là một đảng 
cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách 
mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, 
chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta 
thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân” (2, T.12, 
tr.510). 

Tóm lại, từ bài viết đầu tiên trong 
tác phẩm Đường Kách Mệnh đến bản 
Di chúc, dù ở những thời điểm lịch sử 
khác nhau nhưng tư tưởng của Người 
về đạo đức cách mạng đều có sức 
thuyết phục rất cao, có sức sống mạnh 
mẽ và có giá trị lâu bền. Bởi đó là sự 
thống nhất giữa lời nói, tư tưởng và 
hành động. Người đặt vấn đề đạo đức 
cách mạng từ lĩnh vực lý luận sang lĩnh 
vực thực tiễn, đưa đạo đức cách mạng 
vào chính sự nghiệp cách mạng, coi đó 
là một trong những nguyên tắc hoạt 
động cách mạng, phản ánh các quan hệ 
mới về lợi ích tạo ra nền tảng vững 
chắc của chính quyền cách mạng nói 
chung và người cách mạng nói riêng. 

Tư tưởng của Người về đạo đức c çh 
mạng là một di sản tinh thần vô cùng quý báu 
của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu, học tập 
tư tưởng về đạo đức cách mạng của Người,  

(xem tiếp trang 37)

 


